ĐỀ kiểm tra HỌC KỲ 1- môn vật lý 9
Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phạm vi kiến thức: Từ tiết 1 đến tiết 33 theo ppct.


Nội dung kiến thức: Chương 1 chiếm 60%; chương 2 chiếm 40%
   1.1 Tọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình.
	Chủ đề 
	Số tiết
	Lý thuyết
	Tỷ lệ
	Trọng số của chương
	Trọng số của bài kiểm tra

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	1. Điện học
	20
	12
	8.4
	11.6
	42
	58
	25
	35

	2. Điện từ học
	12
	10
	7
	5
	58.3
	41.7
	23
	17

	Tổng
	32
	22
	15.4
	16.6
	100.3
	99.7
	48
	52


 
Phương án kiểm tra: Kết hợp TNKQ và Tự luận ( 30% TNKQ; 70% tự luận)
2.1 Tính số câu hỏi cho các chủ đề:
	Cấp độ
	Nội dung chủ đề
	Trọng số
	Số lượng câu cần kiểm tra
	Điểm số

	
	
	
	Trọng số
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	Cấp độ 1, 2
	Ch.1 Điện học
	25
	2,5 ( 3
	2 ( 1đ; 5()
	1 (1,5đ; 6,5()
	2,5

	
	Ch.2 Điện tù học
	23
	2,3 ( 2
	1 ( 0,5đ; 2,5()
	1 (1,5đ; 6,5()
	2

	Cấp độ 3, 4
	CH.1 Điện học
	35
	3,5 ( 3
	2 (1đ; 5()
	1 (2,5đ; 10,5()
	3,5

	
	Ch.2 Điện tù học
	17
	1,7 ( 2
	1 ( 0,5đ; 2,5()
	1 (1,5đ; 6,5()
	2

	Tổng
	100
	10
	6 ( 3đ; 15()
	4 (7đ; 30()
	10


   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương 1. Điện học


	1. Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
2. Biết công thức tính điện trở của một dây dẫn.
	3. Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng khi các thiết bị điện hoạt động.

	4. Vận dụng được công thức 
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 và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan.
5. Biết được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện, vật liệu làm dây.


	6. Sử dụng được công thức tính điện trở của dây dẫn để giải bài toán về mạch điện với hiệu điện thế không đổi.
	

	Số câu hỏi
	2 (C1;C2)
	
	
	1 (C10)
	2 ( C3; C5)
	
	
	1(C10)
	6

	Số điểm
	1
	
	
	1,5
	1,0
	
	
	2,5
	6

	Chương 2. Điện từ học


	7. Nắm được quy tăc bàn tay phải
8. Biết sử dụng quy tắc bàn tay phải để xác định gì?
	9. Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều.
	10. Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định được yếu tố chưa biết, khi đã biết hai yếu tố.

	
	

	Số câu hỏi
	2 (C4; C6)
	
	
	1 (C8)
	
	1 (C7);
	
	
	4

	Số điểm
	1,0
	
	
	1,5
	
	1,5
	
	
	4

	TS câu hỏi
	4
	2
	4
	10

	TS điểm
	2
	3
	4
	10 (100%)


đề kiểm tra học kì i
MÔN : Vật lý 9
Năm 2012-2013
(Thời gian làm 45()
Đề thi gồm hai trang.

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1. Công thức nào dưới đây là công thức tính công suất điện.

A.  P  = R2.I               B. P  = U.I                C. P  = U2/ I                   D. P  = U. I2
Câu 2. Công thức tính điện trở của một dây dẫn là:
   A. 
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 B. 
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  C. 
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Câu 3. Muốn xác định mối quan hệ giữa điện trở vào tiết diện dây dẫn thì phải đo điện trở của:

A. Các dây dẫn cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.


B. Các dây dẫn cùng chiều dài, cùng vật liệu nhưng tiết diện  khác nhau


C. Các dây dẫn cùng vật liệu, cùng tiết diện nhưng chiều dài  khác nhau

D. Các dây dẫn cùng chiều dài, vật liệu khác nhau và tiết diện khác nhau.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng với quy tắc bàn tay phải:

A. Nắm ống dây bằng tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

B. Nắm ống dây bằng tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện qua ống dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ bên ngoài ống dây.

C. Nắm ống dây bằng tay phải, khi đó bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều đường sức từ bên trong lòng ống dây.

D. Nắm ống dây bằng tay phải khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ bên trong lòng ống dây.
Câu 5. Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m, tiết diện 0,4mm2 nối hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của dây đồng 1,7. 10-8(m. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:

A. 0,36V                         B. 0,32V                       C. 3,4V                       D. 0,34V
Câu 6. Dùng  quy tắc nào sau đây để Xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua?

  A. Quy tắc nắm tay trái




  B. Quy tắc nắm tay phải
  C. Quy tắc bàn tay tr¸i




            D. Quy tắc bàn tay phải
II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 7.  ( 1,5  điểm) Hãy phát biểu quy t¾c bàn tay trái. Áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của dòng điện theo hình vẽ đã cho.  


Câu 8 (1,5 điểm): Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều?
Câu 9. ( 1,5  điểm)  Nêu sự chuyển hóa năng lượng khi các dụng cụ điện sau hoạt động: quạt điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, máy bơm nước, siêu điện, động cơ điện.

Câu 10: ( 2,5 điểm) Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1= 6V, U2=  3V và khi sáng bình thường chúng có điện trở tương ứng là R1=5
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;   R2= 3
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 . Cần mắc đèn này với một biến trở  vào hiệu điện thế U= 9V để hai đèn sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu trên. Tính điện trở của biến trở khi đó
                                                  ………………HÕt…………….
đáp án- biểu điểm
a. Trắc nghiệm ( mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	B


B. tự luận

	Câu 7: 

- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái

-  Xác định đúng chiều dòng điện 

	0,75 điểm
0,75 điểm

	Câu 8 :
- Cấu tạo : Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm dùng để tạo ra từ trường, bộ phận này đứng yên gọi là Stato và khung dây dẫn có dòng điện chạy qua, bộ phận này gọi là Roto. Ngoài ra còn bộ phận góp điện gồm hai bán khuyên.

- Hoạt động: Dựa vào tác dụng từ của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, dưới tác dụng của lực điện từ khung dây sẽ quay.
	1,0 điểm

- 0,5 điểm

	Câu 9:
- Quạt điện, máy bơm nước, động cơ điện khi có dòng điện chạy qua chuyển hóa điện năng thành cơ năng

- Bóng đèn dây tóc, bàn là, siêu điện khi có dòng điện chạy qua chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng.

	0,75 điểm
0,75 điểm

	Câu 10:
a.
- Vì I1= 1,2A.        I2= 1A.  Vậy để hai bóng đèn sáng bình thường thì đèn  1 dược mắc nối tiếp với đoạn mạch  gồm đèn 2 mắc song song với biến trở.


[image: image8]
b.  Cường độ dòng điện qua mỗi đèn và biến trở khi sáng bình thường là:
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HĐT giữa hai đầu biến trở: Ub=U2 = 3V

Điện trở của biến trở   Rb=
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	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm 
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